KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - LỚP 4 
ĐỀ 1
Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



   I.  Đọc bài văn sau và làm bài tập:
 Vời vợi Ba Vì

       Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.

       Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua … nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu … xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn … Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới mùa hội đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao hồ thấp là những con thuyền mỏng manh, những chiếc ca-nô rẽ sóng chở du khách dạo chơi nhìm ngắm. Hơn một nghìn héc-ta hồ nước lọc qua tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm, chập chờn cánh chim bay mỏi. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căm nhà gỗ xinh xắn. Tiếng chim gù, chim gáy, khi gần, khi xa như mở rộng mãi ra không gian mùa thu xứ Đoài.

                                                                                    Theo VÕ VĂN TRỰC
       Khoanh tròn trước câu trả lời đúng

       Câu 1: Trong bài văn trên “Ba Vì” là tên của : (0,5 đ) 

          A. sông
B. núi
C. cao nguyên
D. đồng bằng
       Câu 2: Tiếng chim gù, chim gáy như thế nào ?(0,5 đ) 
A. khi gần, khi xa

B. khi to, khi nhỏ.

C. khi vừa, khi to

D. khi nhỏ, khi vừa

       Câu 3: Câu “ Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày” là câu kể : (0,5 d) 
          A. Ai làm gì ?
B. Ai thế nào ?
C. Ai là gì ? 

D. Câu khiến
       Câu 4: Những chi tiết cho thấy vẻ đẹp đầy sức sống của rừng cây Ba Vì là?(0,5 đ) 

A. bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước
B. Lác đác trong cánh rừng trẻ trung là những căm nhà gỗ xinh xắn. 
C. tầng đá ong mát rượi, trong veo, soi bóng bầu trời thăm thẳm 

D. mướt mát rừng keo, xanh ngát bạch đàn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, phơi phới mùa hội.

       Câu 5: Trong đoạn văn từ “Từ Tam Đảo …. rực rỡ ” Ba Vì được so sánh với hình ảnh nào? (0,5 đ) 

           A. như hòn ngọc bích, như vị thần bất tử

           B. như nhà ảo thuật, như hòn ngọc bích

           C.  như nhà ảo thuật, như vị thần bất tử

           D. như những con thuyền mỏng manh

       Câu 6: Chủ ngữ trong câu “Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày.” là : (0,5 đ) 

A. Từ Tam Đảo nhìn về phía tây

B. vẻ đẹp của Ba Vì

C. biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm

D. từng giờ trong ngày

        Câu 7: Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ “ thanh tịnh” ? (1đ) 
          A. thanh thảng

B. bình yên

C. trong sạch và yên tĩnh

           D. yên tĩnh
         Viết câu trả lời của em
        Câu 8: Ôm quanh Ba Vì có những cảnh đẹp nào ? (1 đ)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

        Câu 9: Em hãy nêu nội dung chính của bài “Vời vợi Ba Vì” ? (1 đ)    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
        Câu 10: Đặt một câu văn theo mẫu Câu kể Ai là gì ? Để giới thiệu về một bạn trong lớp em ? (1đ)   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
II. Kiểm tra viết: (10 điểm)

1. Chính tả: (nghe - viết) (2 điểm) 
RỪNG PHƯƠNG NAM

      Rừng cây im lặng quá. Một chiếc lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa nghe tiếng chim  ở một nơi xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng ?

     Gió bắt đầu thổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn cánh vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi.
2. Tập làm văn: (8 điểm) 
      Em hãy tả một cây em yêu thích.

ĐỀ 2
	Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lớp: 

	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I

Môn: TIẾNG VIỆT




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (3 điểm)

      Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 70 chữ thuộc các bài tập đọc đã học (Chọn các đoạn văn trong SGK Tiếng Việt Tập 1 - ở các tuần từ tuần 11 đến tuần 17 và đọc thành tiếng đoạn văn đã được đánh dấu; trả lời 1 câu hỏi theo yêu cầu.)

2. Phần đọc hiểu và làm bài tập: (7 điểm) - 25 phút 

Bánh khúc
Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.
Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào.
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3):
Câu 1: (0.5đ) Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?

a. Cuối năm

b. Giữa năm

c. Đầu năm, tiết trời mát mẻ
Câu 2: (0.5đ) Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?  

a. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp

b. Rau diếp, bột nếp

c. Lá gai, bột nếp



Câu 3: (1đ)  Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì? 

a. Thơm, có màu trắng

       b. Sánh như nước, màu xanh nhạt
c. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá khúc

Câu 4: (1đ) Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5: (1đ) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc.”

- Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………………

- Vị ngữ là: ……………………………………………………………………………..
Câu 6: (1đ) Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau: 

“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”

- Động từ: …………………………………………………………………………….

- Tính từ: ……………………………………………………………………………..  

Câu 7: (1đ) Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: (1đ) Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?


“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả (nghe - viết): (2 điểm) - 20 phút

Nghe - viết: Bài 
Vời vợi Ba Vì

       Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.
2. Tập làm văn: (8 điểm) - 25 phút

Đề: Hãy tả một đồ chơi mà em yêu thích.
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - LỚP 4 
ĐỀ 3
Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

      Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 70 chữ thuộc các bài tập đọc đã học (Chọn các đoạn văn trong SGK Tiếng Việt Tập 1 - ở các tuần từ tuần 11 đến tuần 17 và đọc thành tiếng đoạn văn đã được đánh dấu; trả lời 1 câu hỏi theo yêu cầu.)

2.  Đọc hiểu
Cảnh đông con

     Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.

     Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh. 

                                                                    THẠCH LAM – Trích ( Nhà mẹ Lê )

 Hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây :
Câu 1:  Chi tiết nói lên cảnh cơ cực, nghèo đói của gia đình bác Lê là:
a. Ăn đói, mặc rách.



b. Nhà cửa lụp xụp.

c. Từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2: Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ:
a. Ruộng của nhà bác Lê.





b. Đi làm mướn.

c. Đồng lương của bác Lê.




d. Đi xin ăn.

Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói:

        
a. Bác Lê lười lao động.

         
b. Các con bác Lê bị tàn tật, ốm đau.

         
c. Bị thiên tai, mất mùa.

         
d. Gia đình không có ruộng, đông con.

Câu 4: Vào mùa trở rét thì gia đình bác Lê ngủ trên :

        
a. Chiếc giường cũ nát



b. Chiếc nệm mới.

         
c. Ổ rơm





d. Cả 3 ý trên đều đúng

 Câu 5: Chủ ngữ trong câu : “Mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn.” là: 

a. Mùa nực 





b. Mùa rét

c. Bác ta





d. Bác ta phải trở dậy    

Câu 6: Trong câu “Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.

”, Thuộc loại câu kể :

a. Ai làm gì?



                      b. Ai là gì?

c. Câu kể bình thường



    
 d. Ai Thế nao?  

Câu 7. Trong câu:”Vội vàng  bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. có mấy động từ?

a. Hai động từ đó là:……………………………………………………......
b. Ba động từ đó là:…………………………………………………………
c.  Bốn động từ đó là:………………………………………………………....
d.  Năm động từ đó là:…………………………………………………….......
Câu 8. Em hãy đặt một câu có sử dụng câu kể Ai làm gì?:

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả : (2 điểm)

Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi

          Năm 21 tuổi, Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn. Chẳng bao lâu, anh đứng ra kinh doanh độc lập, trải đủ mọi nghề: buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ, … Có lúc mất trắng tay, anh vẫn không nản chí.

          Bạch Thái Bưởi mở công ty đường thuỷ vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông miền Bắc. Ông cho người đến các bến tàu diễn thuyết. Trên mỗi chiếc tàu ông dán dòng chữ “Người ta thì đi tàu ta.”
2. Tập làm văn: (8 điểm) - 25 phút

Đề: Hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

ĐỀ 4

Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



II. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
Học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi ở các bài sau:

- Ông Trạng thả diều (Từ Sau vì nhà nghèo quá đến vượt xa các học trò của thầy.) - Sách HD học Tiếng Viết 4- Tập 1- Trang 4.

- Người tìm đường lên các vì sao (Từ Để tìm điều bí mật đó đến trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.) - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 41.

- Tuổi ngựa - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 84.

- Kéo co - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 95.

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU
Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra giam ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc của mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”.

Một tiếng hô: “Bắn”.

Một tràng súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.

(Trích trong quyển Cẩm nang đội viên)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng năm bao nhiêu tuổi? (0,5 điểm)

A/ Mười lăm tuổi

B/ Mười sáu tuổi

C/ Mười hai tuổi

D/ Mười tám tuổi

Câu 2: Chị Sáu bị giặc bắt và giam cầm ở đâu? (0,5 điểm)

A/ Ở đảo Phú Quý

B/ Ở đảo Trường Sa

C/ Ở Côn Đảo

D/ Ở Vũng Tàu

Câu 3: Thái độ đáng khâm phục của chị Sáu đối diện với cái chết như thế nào? (0,5điểm)

A/ Bình tĩnh.

B/ Bất khuất, kiên cường.

C/ Vui vẻ cất cao giọng hát.

D/ Buồn rầu, sợ hãi.

Câu 4: Chị Sáu bị giặc Pháp bắt giữ, tra tấn, giam cầm ở Côn Đảo trong hoàn cảnh nào? (0,5điểm)

A/ Trong lúc chị đi theo anh trai

B/ Trong lúc chị đi ra bãi biển

C/ Trong lúc chị đang đi theo dõi bọn giặc.

D/ Trong lúc chị mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng.

Câu 5: Qua bài đọc, em thấy chị Võ Thị sáu là người như thế nào? (1 điểm)

A/ Yêu đất nước, gan dạ

B/ Hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù

C/ Yêu đất nước, bất khuất trước kẻ thù

D/ Yêu đất nước, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù

Câu 6: Chủ ngữ trong câu: “Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai hoạt động cách mạng.” là: (1điểm)

A/ Vào năm mười hai tuổi

B/ Sáu đã theo anh trai

C/ Sáu đã theo anh trai hoạt động cách mạng

D/ Sáu

Câu 7: Tính từ trong câu: “Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước”. là: (1 điểm)

A/ Hồn nhiên

B/ Hồn nhiên, vui tươi

C/ Vui tươi, tin tưởng

D/ Hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng

Câu 8: Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 từ láy. (1 điểm)

……………………………………………………………………………………

Câu 9: Viết một câu kể Ai làm gì và xác định bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu

(1 điểm)

………………………………………………………………………………………

II. Kiểm tra viết: (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm)
Hương làng
Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm chân chất, mộc mạc.

Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến, rồi thoáng cái lại đi. Tháng ba, tháng tư, hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như những viện trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp thơm nồng nàn.

2. Tập làm văn: (8 điễm)
Đề bài: Em hãy tả lại một đồ chơi mà em thích.

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

ĐỀ 5
Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
Học sinh bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi ở các bài sau:

- Ông Trạng thả diều (Từ Sau vì nhà nghèo quá đến vượt xa các học trò của thầy.) - Sách HD học Tiếng Viết 4- Tập 1- Trang 4.

- Người tìm đường lên các vì sao (Từ Để tìm điều bí mật đó đến trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.) - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 41.

- Tuổi ngựa - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 84.

- Kéo co - Sách HD học Tiếng Viết 4 - Tập 1 - Trang 95.

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

II. ĐỌC THẦM (Thời gian: 25 phút)
Kiến Mẹ và các con
Gia đình kiến rất đông. Kiến Mẹ có những chín nghìn bảy trăm con. Tối nào cũng vậy, trong phòng ngủ của các con, Kiến Mẹ vô cùng bận rộn. Kiến Mẹ phải dỗ dành, hôn lên má từng đứa con và nói:

- Chúc con ngủ ngon! Mẹ yêu con.

Cứ như vậy cho đến lúc mặt trời mọc, lũ kiến con vẫn chưa được mẹ hôn hết lượt. Điều đó làm Kiến Mẹ không yên lòng. Thế là, suốt đêm Kiến Mẹ không ngủ để chăm sóc đàn con.

Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì :

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Cứ thế, lần lượt các chú kiến con hôn truyền cho nhau và nhờ thế Kiến Mẹ có thời gian chợp mắt mà vẫn âu yếm được tất cả đàn con.

(Theo Chuyện của mùa Hạ)

Em hãy đánh dấu x vào ô trước ý đúng nhất trong câu 1, 7

Câu 1. Mỗi buổi tối Kiến Mẹ thường làm gì trong phòng ngủ của các con?

a. Đếm lại cho đủ những đứa con yêu.
b. Kể chuyện cổ tích và ru cho các con ngủ.
c. Dỗ dành và hôn lên má từng đứa con.
d. Đắp chăn cho từng đứa con yêu.

Câu 2. Điều gì làm cho Kiến Mẹ không yên lòng và suốt đêm không được nghỉ?

(Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống)

a) Chờ các con đi kiếm ăn ở xa trở về đầy đủ.
b) Mỗi tối, Kiến Mẹ không đủ thời gian để hôn từng đứa con.
c) Khó lòng đếm xuể chín nghìn bảy trăm đứa con.
d) Cho đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa hôn hết được các con.

Câu 3. Bác Cú Mèo đã nghĩ ra cách gì để Kiến Mẹ được nghỉ ngơi?

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

Câu 4. Em hãy đặt tên cho câu chuyện này?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 5. Qua bài đọc trên, em hãy viết vài dòng nói lên suy nghĩ của em về mẹ mình.

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Câu 6. Tìm từ láy trong câu:

“Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì:

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!’’

Từ láy: …………………………………………………………..

Câu 7. Vị ngữ trong câu “Tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.” là những từ ngữ:

(Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất)

a. nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

b. lũ kiến con đều lên giường nằm.

c. đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

d. lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.

Câu 8. Nối từ ở A với từ ở B cho thích hợp:

	A
	 
	 
	B

	Kiến Mẹ
	·
	·
	danh từ

	gia đình
	·
	·
	động từ

	xinh xắn
	·
	·
	tính từ

	dỗ dành
	·
	·
	danh từ riêng


Câu 9. Em hãy đặt một câu hỏi để khen ngợi Kiến Mẹ hoặc bác Cú Mèo.

………………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra viết: (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm)
Niềm tin
Trong khi đội cứu hộ cố gắng cứu các em bé trong những lớp học ít bị đổ nát, một người đàn ông cứ xông vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân. Những bức tường có thể sập xuống bất kì lúc nào, ông luôn miệng gọi tên con. Mọi người lo sợ ông phát cuồng vì mất con, làm cản trở công việc của những người cứu hộ nên đã khuyên ông ra ngoài, nhưng ông nói: “Tôi đã hứa với Pôn rằng lúc nào tôi cũng ở bên con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra”.

2. Tập làm văn: (8 điễm)
Đề bài: Em hãy kể lại một câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu.
ĐỀ 6

Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng một trong các bài sau:

Bài: Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi (SGK Tiếng Việt 4 - Tập một - Trang 115)


Đề 1: Đoạn: “Bưởi mồ côi cha … người ta đi tàu ta.”
Bài: Chú Đất Nung (SGK Tiếng Việt 4 - Tập một - Trang 134)


Đề 2: Đoạn: “Tết trung thu … bẩn hết quần áo đẹp.”
Bài: Cánh diều tuổi thơ (SGK Tiếng Việt 4 - Tập một - Trang 146)


Đề 3: Đoạn: “Tuổi thơ của tôi … khát vọng.”
2. Đọc thầm bài văn sau:

Chú Đất Nung

Tết trung thu, cu Chắt được món quà. Đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng, ngồi trong mái lầu son. Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.

Cu Chắt cất đồ chơi vào cái nắp tráp hỏng. Hai người bột và chú bé Đất làm quen với nhau. Sáng hôm sau, chàng kị sĩ phàn nàn với nàng công chúa:

- Cu Đất thật đoảng. Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đó bẩn hết quần áo đẹp.

Cu Chắt bèn bỏ hai người bột vào cái lọ thuỷ tinh.

Còn một mình, chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, chú ngấm nước, rét quá. Chú bèn vào bếp, cời đống rấm ra sưởi. Ban đầu thấy ấm và khoan khoái. Lúc sau nóng rát cả chân tay. Chú sợ, lùi lại.

Ông Hòn Rấm cười bảo:

- Sao chú mày nhát thế ? Đất có thể nung trong lửa kia mà !

Chú bé Đất ngạc nhiên hỏi lại:

- Nung ấy ¹ ?

- Chứ sao ? Đó là người thì phải dám xông pha, làm được nhiều việc có ích.

Nghe thế, chú bé Đất khong thấy sợ nữa. Chú vui vẻ bảo:

- Nào, nung thì nung !

Từ đấy, chú thành Đất Nung.










Theo Nguyễn kiên

 Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Cu Chắt có những đồ chơi gì ?


A.  Đồ chơi là chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng.


B.  Đồ chơi là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.


C.  Đồ chơi là một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh, một nàng công chúa ngồi trong lầu son, một chú bé bằng đất.

Câu 2: Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì ?


A.     Chú đi chơi với chàng kị sĩ và nàng công chúa.


B.   Chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, chú ngấm nước, rét quá.


C.    Chú đi chơi với ông Hòn Rấm.

Câu 3: Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành Đất Nung ?


A.   Vì chú muốn về quê sống.


B.   Vì chú muốn làm bạn với ông Hòn Rấm.


C.   Vì chú muốn được xông pha làm nhiều việc có ích.

Câu 4: Câu: “- Sao chú mày nhát thế ?” được ông Hòn Rấm dùng để làm gì ?


A.   Dùng để hỏi điều chưa biết về cu Đất.


B.   Dùng để khen cu Đất.


C.   Dùng để chê cu Đất.

Câu 5: Danh từ riêng trong câu: “Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.” là từ nào ?


A.   Chắt


B.   Đất


C.   Trâu

Câu 6: Động từ trong câu “Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.” là từ nào ?

A.   Mới


B.   Chơi


C.   Đẹp

Câu 7: Muốn trở thành người có ích chúng ta phải làm gì ?

Câu 8: Tìm tính từ trong câu “Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.” và đặt một câu với một trong các tính từ đó.

II. KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)

1. Chính tả nghe viết (20 phút)

                                                 Cây xoài

      Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:

     -Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!

      Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này, chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó, cây xoài lại cành lá  xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.

      Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.

                                               Mai Duy Quý
2. Tập làm văn (40 phút)


Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi của em.


Gợi ý: 



- Đồ dùng học tập hoặc đồ chơi em định tả là gì ?



- Tả bao quát toàn bộ đồ dùng học tập hoặc đồ chơi, rồi tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật ?



- Tình cảm của em với đồ dùng học tập hoặc đồ chơi của mình.

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

ĐỀ 7
Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. Kiểm tra đọc (10 điểm):

1. Đọc thành tiếng ( 3 điểm )
Học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng các đoạn sau và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu (phù hợp với nội dung đoạn vừa đọc):

 + Bài "Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi" Sách TV4, tập 1/115-116

Đoạn 1: Từ "Bưởi mồ côi cha từ nhỏ.................không nản chí".

  Câu hỏi đoạn 1: Trước khi mở công ty vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì? 

*Bạch Thái Bưởi làm đủ mọi nghề: buôn gỗ, buôn ngô, mở hiệu cầm đồ, lập nhà in, khai thác mỏ

          + Bài "Ông Trạng thả diều" Sách TV4, tập 1/104

Đoạn : Từ " Vào đời vua Trần......................có thì giờ chơi diều".

Câu hỏi: Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền?

        *Nguyễn Hiền đọc đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường, cậu có  thể thuộc hai mươi trang sách trong ngày mà vẫn có thì giờ chơi diều.

         + Bài "Người tìm đường lên các vì sao" Sách TV4, tập 1/125

Đoạn : Từ" Từ nhỏ......................hàng trăm lần".

Câu hỏi: Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì?

     *Xi-ôn-cốp-xki mơ ước được bay lên bầu trời.

+ Bài: "Văn hay chữ tốt" Sách TV4, tập 1/129

Đoạn : Từ "Thưở đi học............. xin sẵn lòng".

   Câu hỏi: Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém

     *Vì ông viết chữ xấu dù bài văn của ông viết rất hay.
2. Đọc thầm và làm bài tập ( 7 điểm )
Đọc thầm  nội dung bài “Sầu riêng”, dựa vào nội dung bài đọc: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời lời đúng nhất( câu 1,2,3,4,5,6,7); điền vào chỗ trống theo yêu cầu( câu 8,9,10):

SẦU RIÊNG

Sầu riêng là loại trái quý hiếm của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét nữa mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ. 
Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư tháng năm ta.

Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn... Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.

 Dựa vào nội dung bài đọc hãy thực hiện yêu cầu của các câu hỏi:
Câu 1: Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? 

A. Miền Bắc.            B. Miền Trung.            C. Miền Nam.  D. Cả 3 ý trên

Câu 2: Những cụm từ nào dưới đây miêu tả hương vị đặc biệt của trái sầu riêng: 
A. Thân nó khẳng khiu, cao vút; hương tỏa ngạt ngào; vị ngọt đến đam mê.

B. Mùi thơm đậm, bay rất xa; thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn; hương vị quyến rũ đến kì lạ.

C. Hoa đậu từng chùm, hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi; hương tỏa ngạt ngào; vị ngọt đến đam mê.

D. Hoa đậu từng chum, màu trắng ngà.

Câu 3: Những từ ngữ tả hoa của cây sầu riêng là: 
A. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như héo.

B. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột,…

C. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.

D. Cả a và b 

Câu 4. Từ trổ trong câu: "Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm." là: 
A. Danh từ.

B. Động từ.

C. Tính từ.    D. Cả 3 ý trên

Câu 5. Câu: "Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm." Thuộc kiểu câu gì? 
A. Câu hỏi.

B. Câu kể.


C. Câu cảm

Câu 6: Chủ ngữ trong câu: "Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm." Là: 
A. Hoa.
      B. Hoa sầu riêng.
C. Hoa sầu riêng trổ.     D. Sầu riêng

      Câu 7: Trong bài có mấy danh từ riêng ? 


A. Một từ


B. Hai từ


C. Ba từ


D. Bốn từ

Câu 8: Tìm trong bài và viết ra: 

- 1 động từ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1 tính từ: . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 

Câu 9: Đặt câu với một động từ vừa tìm được.

………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

Câu 10: Ghi lại câu văn miêu tả những nét đặc sắc của dáng cây sầu riêng. 

II. Kiểm tra viết: 
     1. Chính tả : Nghe – viết: “ Chiếc áo búp bê ” 

Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi, vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé. Chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé.

Ngọc Ro
2. Tập làm văn:  
Đề bài: Tả một đồ dùng học tập mà em thích nhất. 
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ĐỀ 8

Họ và tên: .................................................................................... Lớp: ............
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. Kiểm tra đọc (10 điểm):

   1.Kiểm tra đọc thành tiếng:(3 điểm)

    -Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ với tốc độ khoảng 80 tiếng/ phút trong các bài tập đọc đã học (SGK Tiếng Việt 4 – Tập 1) do phụ huynh lựa chọn.

     -Trả lời 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc theo yêu cầu của giáo viên.

   2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) – (Thời gian 35 phút)

     Em hãy đọc thầm bài văn sau:

                                                 Cây xoài

      Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.

      Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả. Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú. Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra. Ba tôi thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.

      Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:

     -Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!

      Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này, chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó, cây xoài lại cành lá  xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.

      Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.

                                               Mai Duy Quý
Dựa vào nội dung bài đọc hãy thực hiện yêu cầu của các câu hỏi.
 1. Mỗi mùa xoài đến, ba của bạn nhỏ biếu chú Tư bao nhiêu quả xoài? (0,5 điểm) 

a.Vài quả          b.Một chục quả.       c.Ba chục quả.            d.Vài chục quả.

 2. Tìm câu văn miêu tả quả xoài ? (0,5điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Vì sao cây xoài nhà bạn nhỏ lại nghiêng sang vườn nhà chú Tư? (0,5 điểm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Khi cây xoài nghiêng về phía nhà mình, chú Tư đã làm gì? (0,5điểm)
a. Chú đã đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú.

b. Chú đã dùng cây để chống cây xoài cho nó hết nghiêng.
c. Chú sang nhà nói với ba bạn nhỏ sang chặt những nhành cây xòa về phía vườn nhà chú.
5. Em có nhận xét gì về thái độ của ba bạn nhỏ khi chú Tư chặt những cành xoài ? (1 điểm) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?  (1 điểm) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Trong câu "Rặng đào đã trút hết lá'', từ nào bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút? (0,5 điểm)
       a.rặng đào                      b. đã                             c. hết lá

8. Câu: "Sao em hư thế?" là câu hỏi dùng để: (0,5 điểm)
a.Tự hỏi mình.    b.Hỏi người khác.    c.Nêu yêu cầu.         d. Tỏ thái độ chê.

9. Viết tiếp vị ngữ vào chỗ chấm để có câu kể Ai làm gì?.(1 điểm)

-Vào giờ ra chơi, các bạn học sinh……………………………………………

-Kì nghỉ hè năm trước, gia đình em…………………………………………..

10.  Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa,..) (1 điểm) 
                                  Chiếc đồng hồ giúp em thức dậy đúng giờ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
II. Kiểm tra viết: 
     1. Chính tả : Nghe – viết: Mùa đông trên rÎo cao

	          Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ… Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.

                                                                                Theo Ma Văn Kháng


2. Tập làm văn:  
Đề bài: Viết một bức thư cho người thân kể về ước mơ của mình.
ĐÁP ÁN – ĐỀ 1
I. Kiểm tra đọc hiểu: 7 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ý đúng
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	C

	Số điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1


Câu 8 : Học sinh nêu được ít nhất 5 trong số các tên sau : (1đ)

Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua, rừng keo, đảo Hồ, đảo Sếu, đồi Măng, đồi Hòn, rừng ấu thơ, rừng thanh xuân, ...

Câu 9 : Học sinh nêu được đúng ý : Ca ngợi cảnh đẹp của Ba Vì.(1đ)
Câu 10 : Học sinh đặt đúng kiểu Câu kể Ai là gì ?(1đ)
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

ĐÁP ÁN – ĐỀ 2
I. KIỂM TRA ĐỌC:

1. Phần đọc tiếng: 3 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng từ ( Không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Phần đọc hiểu: 7 điểm



- Câu 1: khoanh vào c

(0.5 điểm)


- Câu 2: khoanh vào a

(0.5 điểm)


- Câu 3: khoanh vào c    

(1 điểm)


- Câu 4: Rau khúc hái về rửa sạch, luộc chín, rút hết cọng già, cho vào cối giã nhuyễn. (1 điểm)






Câu 5: CN: Trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang; VN: mọc đầy cây tầm khúc; (1 điểm)

Câu 6:          + ĐT: hái về, rửa, luộc; + TT: sạch, chín; 
(1 điểm)
Câu 7: VD: Giờ ra chơi, em cùng bạn đá cầu. (1 điểm)

(H.sinh có thể dặt một câu văn khác những đúng kiểu câu kể để kể về một hoạt động trong giờ ra chơi vẫn ghi điểm tuyệt đối.

Câu 8: Câu hỏi dùng để nêu đề nghị (hoặc yêu cầu) (1 điểm)
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

ĐÁP ÁN – ĐỀ 3
I. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng từ ( Không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2.  Phần đọc hiểu: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	D
	0,5

	Câu 2
	B
	0,5

	Câu 3
	D
	0,5

	Câu 4
	C
	0,5

	Câu 5
	C
	0,5

	Câu 6
	A
	0,5

	Câu 7
	D
	1

	Câu 8
	Học sinh tự đặt câu
	1


II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

ĐÁP ÁN ĐỀ 4
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
Câu 1.(0,5đ) ý C.

Câu 2.(0,5 đ) ý C.

Câu 3.(0,5 đ) ý B.

Câu 4. (0,5 đ) ý D

Câu 5. (1 đ) ý D

Câu 6. (1 đ) ý D

Câu 7. (1đ) ý B

Câu 8 (1đ)

Câu 9 (1đ)

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

Đáp án – đề 5

I. ĐỌC THẦM (5 điểm) 

Mỗi câu 1, 3, 4, 5 đúng: 0,5 điểm; câu 2, 6, 7, 8, 9 đúng: 1 điểm

1. c (0.5 điểm)

2. a) Đ, b) S, c) S, d) Đ 

3. Gợi ý: Kiến Mẹ chỉ hôn đứa con nằm ở hàng đầu tiên, đứa con đầu tiên hôn đứa kế tiếp và nói là nụ hôn của mẹ gửi. Cứ thế, các con hôn nhau thay cho mẹ mình. (0.5 điểm)

4. Gợi ý: Nụ hôn của mẹ hoặc Nụ hôn yêu thương của mẹ. HS tự do diễn đạt. (0.5 điểm)

5. Học sinh tự do diễn đạt. (0.5 điểm)

6. Từ láy: vất vả, nghỉ ngơi, thầm thì.

HS điền đúng 2 đến 3 từ được (0.5 điểm)

7. c (0.5 điểm)

8. HS điền đúng 2 đến 3 từ được 0.5 điểm; điền đúng 4 lần được 1 điểm.
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9. Gợi ý: Sao bác Cú Mèo thông Minh thế?

Sao Kiến Mẹ yêu các con nhiều thế?

HS viết được câu hỏi đúng về nội dung và cấu trúc câu được 0,5 điểm.

Nếu không viết hoa đầu câu và thiếu dấu câu: không tính điểm.

II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Cách đánh giá cho điểm (3 điểm)


Giáo viên đánh giá cho điểm dựa vào yêu cầu sau:


- Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm (Đọc sai từ 5 tiếng trở lên cho 0 điểm).


- Ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, sau các cụm từ có nghĩa: 0,5 điểm (Ngắt, nghỉ hơi không đúng từ 5 chỗ trở lên: 0 điểm).


- Giọng đọc có biểu cảm: 0,5 điểm (Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm cho 0 điểm)


- Tốc độ đọc 80 tiếng/phút: 1 điểm (đọc không đảm bảo tốc độ cho 0 điểm)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)


Chọn đúng và làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm

Câu 1: Cu Chắt có những đồ chơi gì ?


Đáp án C.  Đồ chơi là một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh, một nàng công chúa ngồi trong lầu son, một chú bé bằng đất.

Câu 2: Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì ?


Đáp án B.   Chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng. Mới đến chái bếp, gặp trời đổ mưa, chú ngấm nước, rét quá.

Câu 3: Vì sao chú bé Đất quyết định trở thành Đất Nung ?


Đáp án C.   Vì chú muốn được xông pha làm nhiều việc có ích.

Câu 4: Câu: “- Sao chú mày nhát thế ?” được ông Hòn Rấm dùng để làm gì ?


Đáp án C.   Dùng để chê cu Đất.

Câu 5: Danh từ riêng trong câu: “Chắt còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nặn lúc đi chăn trâu.” là từ nào ?


Đáp án A.   Chắt

Câu 6: Động từ trong câu “Mới chơi với nó một tí mà chúng mình đã bẩn hết quần áo đẹp.” là từ nào ?


Đáp án B.   Chơi

Câu 7: Nêu đúng 1 trong 3 ý sau đạt 0,5 điểm

- Muốn trở thành người có ích chúng ta phải rèn luyện trong thử thách, con người mới trở thành cứng rắn, hữu ích.


- Muốn trở thành người có ích chúng ta phải vượt qua được thử thách, khó khăn, con người mới mạnh mẽ, cứng cỏi.


- Muốn trở thành người có ích chúng ta phải được tôi luyện trong gian nan, con người mới vững vàng, dũng cảm, …
Câu 8: (0,5 điểm)

	- Tìm được tính từ: bẩn, đẹp.
	(0,25 điểm)

	- Đặt được câu:

Ví dụ: Đôi dép này đẹp quá.

           Chiếc áo này rất bẩn.

                      …………
	(0,25 điểm)



* Lưu ý: Tùy bài làm của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp.
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐỀ 7
I. Kiểm tra đọc:

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)

2. Đọc thầm và làm bài tập (7điểm)

Câu 1: C.  0,5đ

Câu 2: B.   0,5d

Câu 3: C.   0,5đ

Câu 4: B.  0,5d

Câu 5: B.   0,5d

Câu 6: B.  0,5d

Câu 7: A   1đ

Câu 8:  mỗi ý được 0,5đ

Câu 9: 1đ

Câu 10:  1 đ 

II. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

ĐÁP ÁN- ĐỀ 8
Câu 1. d

Câu 2. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng.
Câu 3. Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ.
Câu 4. a

Câu 5. Tự chấm theo ý đúng của HS

Câu 6. Tự chấm theo ý đúng của HS

Câu 7. b

 Câu 8.  d. 
Câu 9.  Tự chấm theo ý đúng của HS

Câu 10.  Tự chấm theo ý đúng của HS
1. Viết chính tả: (2 điểm) Phụ huynh đọc bài cho học sinh viết

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc 1 – 2 lỗi trừ 0,25 điểm, mắc 3 – 4 lỗi trừ 0,5 điểm, mắc 5 lỗi trừ 0,75 điểm, mắc từ 6 lỗi trở lên trừ 1 điểm)
2. Tập làm văn (8 điểm)

1. Mở bài: HS viết đúng mở bài theo yêu cầu tả đồ chơi (1 điểm)

2. Thân bài: 4 điểm

+ Viết đúng nội dung đề bài: 1,5 điểm.

+ Kĩ năng diễn đạt câu: 1,5 điểm.

+ Cảm xúc trong từng ý văn, câu văn: 1,0 điểm.

3. Kết bài: Nói lên được tình cảm yêu mến hoặc suy nghĩ của mình về đồ chơi yêu thích: 1 điểm.

4. Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm.

5. Dùng từ, đặt câu: 0,5 điểm.

6. Sáng tạo: 1 điểm.

